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Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của chế phẩm mecook 
 đối với  trạng  thái chung và chỉ số huyết học trên động vật thực nghiệm 

 
Phạm Viết Dự - Viện Y học cổ truyền Quân đội 

Tóm tắt 
Nghiên cứu độc tính cấp trên chuột nhắt trắng và 

ảnh hưởng trên thể trạng, cân nặng và chức năng hệ 
thống tạo máu trên thỏ thực nghiệm của chế phẩm 
Mecook . Kết quả nghiên cứu cho thấy : Chế phẩm 
Mecook với mức liều 50,0 gam mẫu thử/ kg chuột (gấp 
16,5 lần liều dùng trên người)  không gây độc tính cấp. 
Sau 4 tuần uống  chế phẩm Mecook  liên tục với liều 
0,12g/kg thỏ/ngày (tương đương liều dùng trên người) 
và 1,2g/kg thỏ/ngày (gấp 10 lần liều dùng trên người), 
thuốc không ảnh hưởng đến  trạng thái chung cũng nh-
−  các thông số đánh giá chức năng tạo máu của thỏ. 

Từ khóa:  Chế phẩm Mecook, độc tính cấp, chức 
năng tạo máu 

Summary 
We evaluated the acute toxicity on white mice of 

Mecook and its effectiveness on rabbits’ health, weight 
and blood-forming function system. Research results 
show that: The product Mecook with 50.0 grams/ kg 
mice (16.5 times of clinical dose) caused no acute 
toxicity in 24 hours. After 4 weeks remaining oral 
continuous using dose of 0,12 g/kg/day (equivalent of 
clinical dose) and 1,2g/kg/day (10 times of clinical 
dose), the rabbits experienced no significant affection 
on general status as well as parameters of 
hematopoietic function of the rabbit. 

Keywords: Mecook, acute toxicity, hematopoietic 
function 

Đặt vấn đề 
Chế phẩm Mecook được bào chế từ cây mạch ba 

góc. Cây mạch ba góc là vị thuốc từ lâu đã được dân 
gian dùng để chữa các chứng bệnh béo phì, xơ vữa 
động mạch [3]. Để có cơ sở khoa học về tính an toàn  
của thuốc trước khi nghiên cứu thử nghiệm trên lâm 
sàng, chúng tôi tiến hành: nghiên cứu độc tính cấp và 
ảnh hưởng của Chế phẩm Mecook lên thể trạng và hệ 
thống tạo máu ở động vật thực nghiệm.[2] 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Nguyên liệu và đối tượng nghiên cứu. 
* Thuốc nghiên cứu 
Cây mạch ba góc  được bào chế theo quy trình 

thống nhất tại Khoa Dược - Viện Y học Cổ truyền Quân 
đội theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III và tiêu 
chuẩn cơ sở [1]. Sau khi bào chế thuốc được đóng dưới 
dạng  viên nang, 01 viên nang  có hàm lượng 0,5 g, 
trước khi dùng hòa với nước ấm đến dạng lỏng thích 
hợp cho thí nghiệm. 

* Động vật thực nghiệm 
- Chuột nhắt trắng giống Swiss, trọng lượng 18 - 20 

g do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp. Động 
vật thực nghiệm được nuôi trong điều kiện chuồng 
thoáng mát, đảm bảo hợp vệ sinh, chế độ ăn uống 
theo nhu cầu của chuột. 

- Thỏ khoẻ mạnh cả hai giống, trọng lượng từ 2,0- 
2,5 kg do Trung tâm Chăn nuôi Viện Kiểm nghiệm Bộ 
Y tế cung cấp. Động vật thực nghiệm được nuôi tại 
phòng thí nghiệm Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương, 
bằng thức ăn chuẩn dành cho mỗi loại, uống nước tự 
do.  

- Hóa chất và thiết bị: dung dịch xét nghiệm máu 
ABX Minidil LMG của hãng ABX Diagnostics, định 
lượng trên máy Vet ABC TM Animal Blood Counter.  

2. Phương pháp nghiên cứu  
2.1. Nghiên cứu độc tính cấp 
- Chuột được nhịn ăn 15 giờ trước khi thí nghiệm, 

nước uống theo nhu cầu. Kiểm tra cân nặng trước khi 
thử nghiệm, chuột đạt các yêu cầu về cân nặng được 
đưa vào thử nghiệm. 

- Chuột được chia thành từng lô, mỗi lô 10 con cho 
uống thuốc theo liều tăng dần từ 10g/kg đến 50g/kg, 
với thể tích thuốc hằng định mỗi lần 0,2ml/10g cân 
nặng, để xác định liều thấp nhất chết 100% và cao 
nhất chết 0%. 

- Chuột được theo dõi tình trạng chung và tỷ lệ chết 
ở mỗi lô trong 72 giờ sau khi uống thuốc. Sau đó tiếp 
tục theo dõi tình trạng chung  của chuột đến hết ngày 
thứ 7 sau khi uống thuốc. Những chuột chết được mổ  
để quan sát mô bệnh học. Dựa vào tỷ lệ chuột chết 
tính LD50 của chè tan NKGĐ theo phương pháp 
Litchfield-Wilcoxon [4]. 

2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm 
Mecook đối với thể trạng và hệ thống tạo máu 

Thỏ được chia thành 3 lô,  mỗi lô 10 con, mỗi con 
nhốt  riêng một chuồng. 

- Lô chứng: uống dung dịch nước muối sinh lý NaCl  
0,9% liều 5ml/kg/ngày; 

- Lô trị 1 : uống thuốc thử  chế phẩm Mecook  liều 
0,12g ( tương đương liều dùng trên lâm sàng), pha 
trong 5 ml nước muối sinh lý/kg/ngày. 

- Lô trị 2: uống thuốc thử  chế phẩm Mecook  liều 
1,2g ( gấp 10 lần liều dùng trên lâm sàng), pha trong 5 
ml nước muối sinh lý/kg/ngày. 

Thỏ ở cả 3 lô được uống dung dịch nước muối sinh 
lý hoặc thuốc nghiên cứu pha trong nước muối sinh lý 
như trên trong 4 tuần liền, mỗi ngày một lần vào 8 giờ 
sáng. 

Trước thí nghiệm, xác định cân nặng của thỏ, các 
dấu hiệu toàn thân, lấy máu xét nghiệm đánh giá các 
chỉ số huyết học (số lượng hồng cầu, hemoglobin, 
hematocrit, bạch cầu). Theo dõi cân nặng của thỏ 
hàng tuần. Sau 28 ngày uống thuốc, xác định cân 
nặng của thỏ và lấy máu để làm các xét nghiệm như 
trên. So sánh kết quả của nhóm thử và nhóm chứng 
theo phương pháp thống kê [2], [5]. 
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2.3. Phương pháp xử lý số liệu 
Các số liệu nghiên cứu được xử lý thống kê theo 

phương pháp t-test Student; sự khác biệt có ý nghĩa khi 
p<0,05.  

Kết quả nghiên cứu 
1. Độc tính cấp 
Sau khi cho các lô chuột uống thuốc thử với liều 

tăng dần  từ 10g/kg đến 50g/kg cân nặng , theo dõi 72 
giờ không có chuột chết ở tất cả các lô thí nghiệm. Qua 
quan sát chúng tôi nhận thấy chuột vẫn ăn, uống, hoạt 
động và bài tiết bình thường, không có biểu hiện gì 
khác lạ so với  trước trong suốt 7 ngày theo dõi. 

2. Tình trạng chung và sự thay đổi trọng lượng 
của thỏ sau uống thuốc 

2.1. Tình trạng chung. 
Trong thời gian thí nghiệm, tất cả các thỏ đều hoạt 

động bình thường, ăn uống tốt, phân khô, lông mượt. 
Không có hiện tượng rụng lông hoặc lông bị khô cứng. 

2.2. ảnh hưởng của chế phẩm Mecook đến 
trọng lượng  thỏ 

Bảng 1. ảnh hưởng của chế phẩm Mecook đến 
trọng lượng thỏ 

Nhóm ( n = 7) 
Cân nặng (kg) P (trước-

sau) Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm 
Lô chứng 2,07 ± 0,15 2,34 ± 0,12 <0,05 
Lô trị 1 2,08 ± 0,18 2,29 ± 0,12 <0,05 
Lô trị 2 2,29 ± 0,12 2,40 ± 0,15 <0,05 

P (chứng - trị) > 0,05 > 0,05  
Nhận xét: Theo dõi cân nặng thỏ trong quá trình thí 

nghiệm cho thấy,  sau 4 tuần dùng thuốc trọng lượng 
thỏ ở cả 3 lô ( lô chứng và 2 lô trị) đều tăng so với trước 
khi dùng thuốc mức độ tăng cân có ý nghĩa thống kê 
(p< 0,05). Không có sự khác biệt về mức độ gia tăng 
trọng lượng thỏ giữa lô chứng và các lô dùng thuốc  (p 
> 0,05). 

2.3. ảnh hưởng của chế phẩm Mecook lên một 
số chỉ số huyết học 

Bảng 2. ảnh hưởng của chế phẩm Mecook đến số 
lượng hồng cầu trong máu thỏ 

Nhóm  
(n = 7) 

Hồng cầu (T/L)  (Χ± SD) P (trước -
sau) Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm 

Lô chứng 6,0 ± 0,34 5,9 ± 0,27 > 0,05 
Lô trị 1 6,3 ± 0,25 6,1 ± 0,32 > 0,05 
Lô trị 2 5,8 ± 0,30 6,0 ± 0,16 > 0,05 

P (chứng - trị) > 0,05 > 0,05  
Kết quả bảng 2 cho thấy, sau 4 tuần dùng thuốc số 

lượng hồng cầu trong máu thỏ ở các lô thay đổi không 
có ý nghĩa thống kê so với trước khi uống thuốc và so 
với lô chứng ( p>0,05). 

Bảng 3. ảnh hưởng của chế phẩm Mecook đến số 
lượng bạch cầu trong máu thỏ: 

Nhóm ( n = 7) 
Số lượng bạch cầu (G/L); (Χ± SD) P (trước-

sau) Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm 
Lô chứng 7,5 ± 0,15 8,1 ± 0,34 >0,05 
Lô trị 1 8,4 ± 1,02 9,2 ± 0,36 >0,05 
Lô trị 2 7,5 ± 0,57 7,9 ± 0,34 >0,05 

P (chứng - trị) >0,05 >0,05  
Kết quả bảng 3 cho thấy, sau 4 tuần dùng thuốc số 

lượng bạch cầu trong máu thỏ ở các lô thay đổi không 

có ý nghĩa thống kê so với trước khi uống thuốc và so 
với lô chứng ( p>0,05). 

Bảng 4. ảnh hưởng của chế phẩm Mecook đến 
hàm lượng huyết sắc tố trong máu thỏ. 

Nhóm  
(n = 7) 

Huyết sắc tố (g/l) ; (Χ± SD) P (trước-
sau) Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm 

Lô chứng 10,1 ± 0,87 12,3 ± 0,46 > 0,05 
Lô trị 1 12,9 ± 0,48 12,5 ± 0,51 > 0,05 
Lô trị 2 12,4 ± 0,51 12,5 ± 0,38 > 0,05 

P (chứng - trị) > 0,05 > 0,05  
Kết quả bảng 4 cho thấy, sau 4 tuần dùng thuốc 

hàm lượng huyết sắc tố trong máu thỏ ở các lô thay đổi 
không có ý nghĩa thống kê so với trước khi uống thuốc 
và so với lô chứng ( p>0,05). 

Bảng 5.  ảnh hưởng của chế phẩm Mecook đến 
hematocrit trong máu thỏ. 

Nhóm  
(n = 7) 

Hematocrit (%) ; (Χ± SD) P (trước- 
sau) Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm 

Lô chứng 39,9 ± 1,60 40,0 ± 1,40 > 0,05 
Lô trị 1 42,1 ± 1,50 40,4 ± 1,80 > 0,05 
Lô trị 2 39,5 ± 2,0 40,6 ± 1,30 > 0,05 

P (chứng - trị) > 0,05 > 0,05  
Kết quả bảng 5 cho thấy, sau 4 tuần dùng thuốc tỷ 

lệ hematocrit  trong máu thỏ ở các lô thay đổi không có 
ý nghĩa thống kê so với trước khi uống thuốc và so với 
lô chứng ( p>0,05). 

Bảng 6. ảnh hưởng của chế phẩm Mecook đến số 
lượng tiểu cầu trong máu thỏ. 

Nhóm  
(n = 7) 

Số lượng tiểu cầu (G/L) ; (Χ± SD) P (trước 
-sau) Trước thí nghiệm Sau thí nghiệm 

Lô chứng 336,0 ± 35,20 361,0 ± 40,20 > 0,05 
Lô trị 1 367,0 ± 52,30 411,3 ± 35,50 > 0,05 
Lô trị 2 297,7 ± 40,50 422,4 ± 38,50 > 0,05 

P (chứng - trị) > 0,05 > 0,05  
Kết quả bảng 6  cho thấy, sau 4 tuần dùng thuốc 

số lượng  tiểu cầu trong máu thỏ ở các lô thay đổi 
không có ý nghĩa thống kê so với trước khi uống thuốc 
và so với lô chứng ( p>0,05). 

Bàn luận 
1. Độc tính cấp của chế phẩm Mecook. 
Cho chuột uống thuốc thử theo liều cao nhất có thể 

được ( nồng độ và thể tích tối đa cho phép) là 50g/kg  
thể trọng nhưng chưa thấy biểu hiện ngộ độc và không 
có chuột nào chết trong vòng 72 giờ, vì vậy chưa xác 
định được LD50 trên chuột nhắt trắng theo đường uống. 

Liều 50g/kg chuột nhắt trắng tương đương liều dùng 
trên người là 5g/kg (tính theo hệ số 10). Như vậy nếu 
so với liều thường dùng trên người theo kinh nghiệm 
dân gian là 0,3g/kg thì liều gấp 16,5 lần vẫn chưa gây 
độc. Điều này cho thấy chế phẩm Mecook có độc tính 
rất thấp. 

2. Tình trạng chung và trọng lượng cơ thể. 
Các kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 1 cho 

thấy: sau 4 tuần uống thuốc liên tục thỏ ở tất cả các lô 
đều ăn uống, hoạt động bình thường, lông mượt, phân 
không thay đổi. Trọng lượng thỏ ở cả 3 lô (lô chứng và 
2 lô trị)  đều tăng  so với trước khi dùng thuốc, sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). So sánh sự tăng 
cân giữa nhóm nghiên cứu và nhóm chứng thì sự khác 
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biệt không có ý nghĩa thống kê chứng tỏ thuốc nghiên 
cứu không ảnh hưởng đến quá trình tăng cân của thỏ.  

3. ảnh hưởng trên cơ quan tạo máu. 
Kết quả thu được ở các bảng từ 2 đến 6 cho thấy 

các chỉ số dùng để đánh giá chức năng hệ thống tạo 
máu của cơ thể như số lượng Hồng cầu, Huyết sắc tố, 
Hematocrit, Bạch cầu và số lượng tiểu cầu  không thay 
đổi có ý nghĩa thống kê ( p> 0,05) ở 2 lô dùng chế 
phẩm Mecook liên tục 4 tuần, so với trước khi dùng 
thuốc và so với lô chứng . Điều đó chứng tỏ chế phẩm 
Mecook  với liều  0,12g/kg và 1,2g/kg  không làm ảnh 
hưởng tới chức phận  hệ thống tạo máu của thỏ thực 
nghiệm.  

KẾT LUẬN  
-  Chế phẩm Mecook với mức liều 50g/kg chuột 

nhắt là liều gấp 16,5 lần liều thường dùng trên người 
không gây độc tính cấp.  

- Chế phẩm Mecook liều 0,12g/kg và 1,2g/kg thể 
trọng thỏ sau 4 tuần dùng liên tục làm tăng trọng lượng 

thỏ so với trước nghiên cứu, không ảnh hưởng tới thể 
trạng và chức năng hệ thống tạo máu của thỏ thực 
nghiệm.  
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NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG CỦA NGƯỜI DÂN  
TẠI 2 XÃ/PHƯỜNG TỈNH SƠN LA NĂM 2011 

 

Vũ Phong Túc - Trường Đại học Y Thái Bình 
 Nguyễn Thị Liễu - Sở Y tế  tỉnh Sơn La 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả được thực hiện dựa 

trên phỏng vấn và quan sát 200 chủ hộ gia đình với 
mục tiêu mô tả nhận thức và hành vi rửa tay bằng xà 
phòng của người dân tại 2 xã/phường thuộc tỉnh Sơn 
La năm 2011.   

 Kết quả cho thấy nhận thức của người dân về rửa 
tay bằng xà phòng trước khi ăn, khi chế biến thức ăn 
và sau khi đại tiện chỉ chiếm từ 31,5% đến 52,5%. 
Thực hiện hành vi rửa tay bằng xà phòng sau khi đại 
tiện chỉ chiếm 14,5%, trước khi ăn là 11,0%; trước khi 
chế biến thức ăn và sau khi tiểu tiện chỉ chiếm tỷ lệ rất 
thấp từ 2,0% đến  7,5%. 

Từ khóa: Rửa tay, xà phòng 
SUMMARY 
The descriptive epidemiological study was 

implemented among 200 head of households with the 
objective as to describe knowledge and practice of 
hand washing with soap of people at two 
ward/commune of Sonla Province, 2011. 

The results showed that people's knowledge of 
hand washing with soap before eating, when 
preparing food and after defecating accounted for 
only 31.5% to 52.5%, respectively. Practicing of hand 
washing with soap after defecating and before eating 
were only 14.5% and 11.0%, respectively; before 
preparing food and after urination were very low rate 
from 2.0 % to 7.5%. 

Keywords: hand washing, soap 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường là vấn 

đề đáng quan tâm ở nhiều nước đang phát triển, đặc 
biệt ở Việt Nam, với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức trên 

thế giới và những nỗ lực của các ban ngành, tổ chức tại 
Việt Nam về việc giảm bớt tình trạng thiếu nước sạch, 
tăng cường nhận thức và hành vi rửa tay bằng xà 
phòng với nước sạch trong sinh hoạt thông thường 
hàng ngày của người dân như trước khi ăn, sau khi đại 
tiểu tiện, trước khi cho con bú, ăn…là một trong những 
thói quen quan trọng liên quan đến can thiệp giảm tỷ lệ 
bệnh tật đường tiêu hóa như tiêu chảy, bệnh tả và các 
bệnh nhiễm giun, sán. 

Nhận thức và thực hành rửa tay bằng xà phòng 
trong cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam còn rất 
thấp, đặc biệt tại các khu vực nông thôn miền núi, 
vùng biên giới nơi người dân ít có điều kiện tiếp xúc 
với các phương tiện truyền thông sức khỏe kèm theo 
điều kiện kinh tế, xã hội còn thấp. Xuất phát từ những 
vấn đề nêu trên, nghiên cứu này được thực hiện với 
mục tiêu: Mô tả nhận thức và hành vi rửa tay bằng xà 
phòng của người dân tại 2 xã/phường, thành phố Sơn 
La năm 2011. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu. 
- Địa điểm nghiên cứu: Phường Chiềng Lề và xã 

Hua La, tỉnh Sơn La. 
- Đối tượng nghiên cứu là chủ hộ gia đình tại 2 

x·/ph−êng  
  - Thời gian nghiên cứu từ tháng 1 năm 2010 đến 

tháng 10 năm 2010. 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
2.1. Phương pháp nghiên cứu  
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả dựa trên cuộc điều tra 

cắt ngang. 


